Soạn:13/1/2019                                                      Dạy:   
Tuần:21               
Tiết 39: định dạng trang tính
I/Mục tiêu
1.Kiến thức
       - HS hiểu được mục đích của việc định đạng trang tính.
      - HS biết các thao tác định dạng cơ bản
    - HS biết được các tổ chức thông tin trên bảng tính hợp lí và dễ dàng tính toán
2.Kĩ năng
      - HS biết thực hiện căn lề ô tính
3.Thái độ
       - Rèn luyện cho HS đức tính cẩn thận, tư duy trong học tập.
4/.Năng lực phẩm chất:
 4.1. Năng lực:
Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.
Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, Tính toán nhanh, sử dụng các hàm.
4.2.Phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, sách thiết kế....... 
2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập......
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.
Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép trong bài.
2.Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1.Khởi động.
Giáo viên chiếu 1 bảng tính đã được định dạng trước về phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và màu nền lên màn  chiếu cho học sinh quan sát. 
?Các em hãy nhận xét về bảng tính trên.
2.2.Các hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của Thày và trò
	Nội dung

	* Hoạt động 1
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 Nhóm 1,2 làm hỏi chấm 1 sgk
( a. Điểm khác nhau: Hình 1.58a trang tình ngầm định theo phần mềm. Khó nhìn, Hình 1.58b: Màu phông, chữ, hàng cột rõ dàng dễ phân biệt và dễ so sánh hơn thu hút người đọc hơn.
b. Hình b dễ thu hút người đọc hơn)
 Nhóm 3,4 làm hỏi chấm 2 sgk.
( Khả năng định dạng văn bản và bảng tính như nhau)
? Nhìn vào hình 1.60a sgk hãy cho bíêt làm thế nào để định dạng phông chữ.


? Để định dạng cỡ chữ em chọn vị trí nào ở hình 1.60b


? Nhìn vào hình 1.60c em cho biết công dụng của các nút lệnh B,I,U
GV: Các em nhìn vào hình 1.60c sgk và trình bày cách thay đổi kiểu chữ.








? Nhìn vào hình 1.60d em cho biết cách thay đổi màu chữ

? Làm hỏi chấm sgk trang 59 phần 1
* Hoạt động 2
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thảo luận nhóm
 nhóm 1,2 tìm hiểu dải lệnh home
nhóm 3,4 tìm hiểu cách căn lề
? Cách căn lề cho ô tính








GV: Lấy ví dụ cho học sinh


? Muốn căn chữ vào giữa ô tính em làm thế nào




* Hoạt động 3
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Các nhóm thảo luận
 Nhóm 1,2 tìm hiểu cách tô màu nền
 Nhóm 3,4  tìm hiểu cách kẻ đường biên cho ô tính
? Muốn tô màu nền cho ô tính ta làm như thế nào.

? Muốn kẻ đường biên cho ô tính em phải làm như thế nào.

Gv: lưu ý cho học sinh

* Hoạt động 3
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Các nhóm thảo luận
 Nhóm 1,2 tìm hiểu lệnh Home
 Nhóm 3,4  tìm hiểu cách tăng hay giảm số chữ số thập phân
? Em cho biết cách làm

GV: lấy ví dụ và giải thích cho học sinh

	Tin học
	toán
	§TB

	8
	9
	8.66

	7
	10
	9.0



	1/ Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ và màu chữ
Để định dạng nội dung của một hoặc nhiều ô tính em cần chọn ô tính hoặc các ô tính đó. Định dạng ko làm thay đổi nội dung của ô tính đó
















a. Thay đổi phông chữ
Chọn ô hoặc các ô cần định dạng \  nháy chuột vào ô Font \ chọn phông chữ thích hợp.
b. Thay đổi cỡ chữ
Chọn ô hoặc các ô cần định dạng \ chọn mũi tên ở ôFont Size \  chọn  cỡ chữ thích hợp.
c. Thay đổi kiểu chữ
Để định dạng các kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch chân ta sử dụng nút lệnh

 (
B
)
           : Chữ đậm (Bold)
 (
I
)           
           : Chữ nghiêng(Italic)
 (
U
)
           : Chữ gạch chân( Underline)
Cách làm: Chọn các ô cần định dạng \  nháy vào một trong các nút lệnh trên.
d. Thay đổi màu chữ
chọn chữ cần thay đổi \  Font Color \ chọn màu cần thay đổi

2/ Căn lề trong ô tính
Ngầm định trong ô tính dữ liệu văn bản được căn thẳng lề trái, còn dữ liệu số được căn thẳng lề phải
 












Vào dải lệnh Home \ Alignment \ Chọn các ô cần căn lề sau đó chọn một trong những 

           : Căn thẳng lề trái
           : Căn giữa

           : Căn thẳng lề phải

           : Căn đều hai bên
Ví dụ : Hình 1.62 sgk
* Nếu muốn căn chữ (bảng điểm lớp em) vào giữa ta làm như sau.
Chọn ô cần căn vào giữa \  Merge & Center
3/ Tô màu nền và kẻ đường biên cho ô tính.
Lệnh Borders: Lệnh kẻ đường biên
Lệnh: Fill Color: tô màu











a. Tô màu nền
Chọn ô cần tô màu \ nháy vào nút Fill Colors \ chọn màu cần tô.
b. Kẻ đường biên cho ô tính
chọn ô cần kẻ đường biên \ Nháy chọn nút Border \ chọn đường biên.
* Lưu ý: sgk trang 63

4/ Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.













Lệnh tăng hay giảm số chữ số thập phân có trong nhóm Number trên dải lệnh Home


 (
  .0
.00
)            :Tăng thêm một chữ số thập phân

 (
.00
  .0  .
)
            : Giảm bớt một chữ số thập phân

• Ví dụ: Tính trung bình cả năm
Chọn cột ĐTB cần giảm chữ số thập phân \  nháy chuột chọn nút giảm.



2.3.Hoạt động luyện tập 
?  Qua tiết học em đã được làm quen với các bước định dạng nào
        HS : Nhắc lại từng bước 
GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm của tiết học và ghi nhớ của bài .
2.4. Hoạt động vận dụng
           Học kĩ nội dung bài học và đọc tiếp phần 3,4,5 sgk.
2. 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng 
      ? Tìm hiểu tác dụng và cách sử dụng lệnh Format Painter
       ? Thực hiện việc sao chép định dạng và so sánh các tính chất định dạng trong ô nguồn và ô đích.






Soạn:13/1/2019                                                      Dạy:   
Tuần:21               
Tiết 40: bài thực hành 6
định dạng trang tính


I/Mục tiêu
1.Kiến thức
     - HS thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
2.Kĩ năng
     - HS biết trình bày một trang tính đẹp kĩ thuật. 
     - HS biết được mục đích của việc định dạng trang tính
3.Thái độ. 
     -  Rèn luyện cho HS đức tính cẩn thận, tư duy trong học tập.  
4/.Năng lực phẩm chất:
 4.1. Năng lực:
Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.
Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, Tính toán nhanh, sử dụng các hàm.
4.2.Phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, sách thiết kế....... 
2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập......
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.
Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép trong bài.
2.Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1.Khởi động.
Lí thuyết các em vừa được học ở bài trước. Vậy bằng kiến thức đã học hãy vận dụng vào thực hành. Em hãy khởi động chương trình bảng tính và mở các dải lệnh 1 lượt.
2.2.Các hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của Thày và trò
	Nội dung

	* Hoạt động 1
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh thực hành theo nhóm.
Nhóm 1,2 làm yêu cầu 1
Nhóm 3,4 làm yêu cầu 2,3
GV: Cho học sinh quan sát, nhận xét so sánh sự khác biệt giữa trang tính chưa được định dạng và trang tính đã được định dạng và thông tin đã được định dạng và sau đó yêu cầu học sinh trả lời.
? Em cho biết cách trình bày trang tính có ưu điểm hơn và hơn ở điểm nào.
? Các yếu tố khác biệt là gì? Liệt kê các yếu tố khác biệt đó.
* Hoạt động 2
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh làm thực hành theo nhóm.
GV: Đặt tuỳ chọn hiển thị số chữ số thập phân ở cột ĐTB là hai hoặc 3 để học sinh làm 
Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh cách gộp tiêu đề của hàng 1,2

* Hoạt động 3 
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh làm thực hành theo nhóm.
Nhóm 1,2 làm câu a,b
Nhóm 3,4 làm câu c,d,e
? Học sinh lên bảng làm bài
GV: Yêu cầu học sinh tự nhập dữ liệu sau đó tính mật độ dân số.
Cột diện tích, dân số, tỉ lệ cần hiển thị số thập phân. Sau đó kẻ đường biên tô màu cho thích hợp.

	stt
	Qgia
	Dtich
	Dsè
	M.®é
	Tldstt

	1
	Brul
	6
	0.4
	
	74

	2
	Cpch
	12
	133
	
	58

	3
	§tmo
	165
	211
	
	89

	4
	Lào
	45
	123
	
	45

	5
	Mi
	789
	546
	
	56

	6
	Pháp
	300
	505
	
	12

	7
	Thái
	245
	456
	
	62

	8
	Xigpo
	213
	578
	
	58

	9
	Mia
	15
	12
	
	89



* Hoạt động 4
Phương pháp: Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm
Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.
HTTC: 4 HS/nhóm
Định hướng năng lực: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.
Học sinh làm thực hành theo nhóm.
Nhóm 1,2 làm ý 1,2,3
Nhóm 3,4 làm 4,5,6
? Học sinh lên bảng làm bài


Gv: Yêu cầu học sinh trang trí “kết quả quyên góp” theo ý em sao cho nổi bật và đẹp mắt bằng cách sử dụng nút công cụ định dạng phông chữ và căn lề tô màu nền cho trang tính.




Gv: Quan sát học sinh làm và hướng dẫn học sinh
	1/ Định dạng văn bản và căn chỉnh dữ liệu, tô màu, kẻ đường biên và tô màu nền cho trang tính.










- Vào File \ Open \ Bang diem lop em
- Thực hiện định dạng với phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc, dữ liệu số đựơc căn giữa.
- Căn giữa A1,G1 bằng Merge and Center).





2/ Bài tập 1 sgk trang 66










- Tính cột điểm trung bình và làm tròn đến 2 số 
- Gộp ô A1 đến G1 bằng cách chọn khối A1:G1 rồi căn chỉnh. 
 3.Bài tập 2 sgk trang 57











a. Lập trang tính với các nước khu vực đông nam á như sgk.


b. E6 = D6/C6*1000
c. Chèn cột, hàng
         Insert \ Colums 
         Insert \ Rows
d. File \  Save \ DNA\  Save.








4. Làm bài tập 6.11 ở quyển bài tập trang 39 
- Nhập dữ liệu như cột A,F lưu ý nhập tiêu đề của danh sách(“kết quả quyên góp”) vào ô A1 để rễ căn giữa cho các bước sau.
- Định dạng phông cho tiêu đề 
Chọn ô A1 sau đó chọn  phông chữ, cỡ chữ kiểu chữ
- Gộp ô và căn giữa 
Chọn khối A1:F1
- Định dạng tiêu đề…
- Định dạng phông cho các ô còn lại
Chọn khối A3:F7
A7:F7
- Định dạng màu nền cho các trang
- Căn chỉnh độ rộng cho các cột.






2.3. Hoạt động vận dụng
           Làm tiếp bài 2 sgk trang 67 để giờ sau thực hành tiếp.
2.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng 
                            ? Tìm hiểu cách sao chép định dạng thuộc dải lệnh Home
Ngày........tháng......năm 2019



         Nguyễn Thị Dung

